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TÓM TẮT 
 

Trong bài báo cáo này đề cập đến cơ sở lý thuyết để xây dựng đường cong nung cho các sản phẩm 
Ceramic. Từ những nghiên cứu trên tạo ra một số cơ sở về mặt lý thuyết giúp cho các doanh 
nghiệp đang sử dụng các lò nung nhập khẩu từ nước ngoài tối ưu hóa khả năng ứng dụng của thiết 
bị.  
 

ABSTRACT 
 

This paper  mentioned some basic theory on building the firing  curve for ceramic products. These 
investigations establish some theoretic foundations that help busisnesses, who are using the furnace 
which are imported from foreign countries, optimize equipment applications.   
 
 
1.  ĐẶT VẤN ĐỀ  

Nghành công nghệ gốm sứ truyền thống 
đã phát triển rất lâu đời ở Việt Nam nói riêng 
và ở thế giới nói chúng. Hòa vào sự phát triển 
mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, ngành công 
nghệ gốm sứ cũng có những sự phát triển rất 
mạnh mẽ. Sự hội nhập thế giới đã và đang đưa 
nghành công nghiệp nước ta nói chung và 
nghành công nghệ gốm sứ nói riêng có sự tiếp 
cận và chuyển giao những công nghệ sản xuất 
tiên tiến trên thế giới. 

Trong sự chuyển giao công nghệ đó chúng 
ta vẫn đang còn gặp những vấn đề khó khăn 
như trình độ tiếp cận chưa tương xứng với trình 
độ công nghệ, đối tác không chuyển giao hoàn 
toàn những vấn đề mấu chốt của công nghệ 
cho phía chúng ta, cho nên trong quá trình sử 
dụng và sửa chữa và cải tiến chúng đã và 
đang gặp những vấn đề rất khó khăn. 
Xác định đường cong nung là một vấn đề rất 
quan trọng trong công nghệ gốm sứ. Ở nước 

ngoài đây là vấn đề trung tâm khi chuyển giao 
công nghệ. Trong các hệ thống điều khiển 
chúng ta nhập từ nước ngoài thì phía đối tác 
không chuyển giao cơ sở để xây dựng một 
đường cong nung. Vì vậy khi thay đổi công 
nghệ các cán bộ kỹ thuật hoàn toàn làm trên 
cơ sở thực nghiệm. 

Vì vậy việc xây cơ sở lý thuyết cho một 
chế độ nung và kết hợp với những thực 
nghiệm cần thiết để chúng có thể thiết lập 
được một đương cong nung cho một sản phẩm 
cụ thể để tiến tới chúng ta hoàn toàn có thể 
làm chủ được chế độ nung. Trên cơ sở đó 
chúng ta có thiết lập hệ thống điều khiển lò 
nung.  
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Cơ sở lý thuyết  
Phương trình cân bằng nhiệt trong lò nung 
 
      dQ = dQvl + dQmt                                       (1) 
 
Dòng nhiệt lượng truyền vào vật liệu nung 
theo phương x, trong một đơn vị thời gian. 
 
      dQvl = Qvao - Qra                                         (2) 
 

     Qvao = -kx(dx.dy)( θd
dx
dT )                           (3) 
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tốc độ nâng nhiệt của môi trường nung. 
      q(x,y,z,T): nhiệt lượng tỏa ra hay thu 
vào trong một biến đổi hóa lý của vật liệu 
nung. 
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: Hệ số khuếch tán nhiệt trong vật 

liệu nung. 
      Mặt khác khi tăng nhiệt độ nung trong môi 
trường nung với tốc độ nâng nhiệt khác nhau, 
thì do khả năng dẫn nhiệt khác nhau của từng 
loại vật liệu nung dẫn đến sự chênh lệch nhiệt 
độ của môi trường nung và bề mặt vật liệu, 
trong lòng vật liệu nung. 
Nếu ta xét vật liệu nung là dạng tấm mỏng, 
phẳng vô hạn thì ứng suất xuất hiện tại bề mặt 
tấm vật liệu và tại tâm tấm vật liệu được xác 
định như sau. 

Ứng suất tại bề mặt vật liệu nung: 
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Ứng suất tại tâm vật liệu nung 
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Chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt và tâm của 
tấm vật liệu nung ( xét ở dạng tấm mỏng, 
phẳng vô hạn) 

Tc – Ts  = 0,50.
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Sự chênh lệch ứng suất nhiệt giữa bề mặt và 
tâm của tấm vật liệu nung là cơ sở để giải 
thích cho quá trình cong, vênh, nứt vỡ trong 
quá trình nung. Vì vậy chúng ta co thể tìm 
được giới hạn của quá trình nâng nhiệt trong lò 
nung để đảm bảo cho vật liệu của chúng ta 
không bị nứt vỡ. 
Với sự nâng rất chậm tại giá trị nhiệt độ cần 
xác định thì ta có thể tìm thấy một quan hệ 
giữa ứng suất nhiệt và tốc độ nâng nhiệt. 
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Với: kx: hệ số dẫn nhiệt theo phương x của vật 
liệu nung (W/m.0C) 

         E: Modulus đàn hồi của vật liệu nung 
(đối với gạch lát nền E = 14.106psi) 
         μ : Hệ số poisson (đối với gạch lát nền 
μ  = 0,25) 
         α : Hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu 
(1/0C) 
         Ta: nhiệt độ môi trường lò nung (0C) 
         Tc: nhiệt độ tại tâm của tấm vật liệu 
nung (0C) 
         Ts: nhiệt độ tại bề mặt của tấm vật liệu 
nung (0C) 
          )(Tρ : khối lượng riêng của vật liệu nung 

tại nhiệt độ T (kg/m3) 
          Cp(T): nhiệt dung riêng của vật liệu tại 
nhiệt độ T 

          δ : 
2
1

 chiều dày tấm vật liệu nung (m) 

 
 



 
1.2 Mô hình thí nghiệm  

- Lò nung được thiết kế với các tấm điện trở 
được bố trí 4 phía của tường lò, cho nên ta có 
thể coi như lò truyền nhiệt đều giữa mặt tên và 
mặt dưới của tấm vật liệu nung. 
- Thiết bị đo độ bền cơ được thiết kê nhằm mục 
đích xác định độ bền cơ của vật liệu trong quá 
trình nung. 
- Lò được thiết kế với bộ phận điều khiển được 
nhiều tốc độ nung khác nhau. 
 
1.3 Phương pháp thí nghiệm 
- Vật liệu thí nghiệm là dạng tấm phẳng, 

được tạo hình bằng phương pháp ép bán 
khô, cho nên độ ẩm của vật liệu ban đầu 
thấp ( = 5%),  

- Mô hình toán trong mô hình thí nghiệm có 
dạng: 

- sd 
         (6) gh (T ) P x tf (E, , , C , , , k ).Wσ = α ρ δ μ

- Các kết quả phân tích của phối liệu 
nhằm xác định kho ảng nhi ệt độ để xác 
định tốc độ nung. 

-  
Bảng 1: Thành phần hoá của nguyên liệu 

TP Hoá Phối liệu 
Si02 67,9 
Al203 18 
TiO2 0,54 
Fe2O3 1,52 
CaO 0,67 
MgO 0,95 
K2O 4,00 
Na2O 1,55 
MKN 5,78 

 
 

Hình 2: Hệ số giãn nở vì nhiệt (TD) 

 

TB đo độ bền cơ

Vật nung

Lò nung

Hình 1: Mô hình thí nghiệm  
Hình 3: thành phần khoáng của phối liệu  

 
Hình 4: Nhiệt vi sai DTA, TG của phối liệu 

 
 

Hình 5:Phân tích nhiệt DSC của phối liệu 

 
 



 Quá trính sấy (30-1500C)Wgh = 950C/phút Hình 6: Thành phần hạt của phối liệu 
 Quá trình nâng nhiệt (150-4000C)  

 

                Wgh = 850C/phút. 
 Quá trình nâng nhiệt (400-6000)  

                Wgh = 300C/phút. 
 Qúa trình nâng nhiệt (600-11800C)  

                Wgh = 640C/phút. 
 Quá trinh  lưu nhiệt (1180)  

               Wgh = 640C/phút 
 Quá trình hạ nhiệt độ nhanh (1180-

7000C) 
               Wgh = 640C/phút 
 Quá trình làm nguội chậm (700-4300C). 

                 Wgh = 350C/phút 
2. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT  Quá trình làm nguội (430-500C). 
2.1  Độ bền cơ và độ co của vật liệu nung phụ 
thuộc vào nhiệt độ nung 

                Wgh = 620C/phút 
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Qua những nghiên cứu ban đầu với một loại vật 
liệu cụ thể, chúng tôi đã có những cơ sở ban đầu 
làm nền tảng cho việc xây dựng đường cong 
nung. 

 
11.    Introduction to Ceramic- W.D.Kingery, 
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ta có thể xác định được giới hạn nung của nó 
trong từng giai đoạn như sau: 
 



 

 


